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Tiêu chuẩn 
vàng 

Độ nhạy 
(%) 

Độ đặc 
hiệu (%) 

Độ chính 
xác (%) 

PPV 
(%) 

NPV 
(%) 

Pyloritek 
95% CI 

76,2 
67,4-85,1 

62,5 
52,4-72,6 69,4 70,5 

61,0-80,0 
75,5 

66,6-84,4 
Mô bệnh 

học 95% CI 
81,0 

72,9-89,1 
85,7 

78,4-93,0 
83,4 

 
86,9 

79,9-93,9 
84,1 

76,5-91,7 
Pyloritek + 
Mô bệnh 

học 95% CI 

85,7 
78,4 – 
93,0 

71,4 
62,0 – 
80,8 

78,6 
 

77,9 
69,3 – 
86,5 

85,4 
78,1 – 
92,7 

Độ nhạy của test HpSA khi so với tiêu chuẩn vàng 
(kết hợp cả hai phương pháp Pyloritek test và mô bệnh 
học) là 85,7 % (95% CI: 78,4- 93,0%) và độ đặc hiệu là 
71,4%. (95% CI: 62,0-80.8%). Giá trị tiên lượng dương 
tính 77,9% và giá trị tiên lượng âm tính là 85,4.  

bàn luận 
Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy rằng trên 

thực tế lâm sàng luôn luôn có một số lượng bệnh nhân 
nhất định có kết quả không thống nhất giữa các 
phương pháp chẩn đoán Hp. Vì vậy, để tăng độ chính 
xác, chúng ta nên thực hiện ít nhất hai phương pháp 
chẩn đoán Hp đồng thời. 

Khi sử dụng tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán Hp là 
kết hợp kết quả của cả hai phương pháp (Pyloritek và 
mô bệnh học), nghiên cứu của chúng tôi đã cho kết 
quả: độ nhạy của test HpSA là 85,7 % (95% CI: 78,4- 
93,0%) và độ đặc hiệu là 71,4%. (95% CI: 62,0-
80.8%), độ chính xác 78,6%, giá trị tiên lượng dương 
tính 77,9% và giá trị tiên lượng âm tính là 85,4. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi hơi thấp hơn kết quả nghiên 
cứu của một số nghiên cứu khác ở nước ngoài [2,3]. 
Điều này có thể giải thích do số lượng nghiên cứu của 
chúng tôi còn hạn chế vì kinh phí và có thể do test 
HpSA chưa có ngưỡng chẩn đoán thật thống nhất giữa 
các nghiên cứu [3]. Gần đây, người ta đã sản xuất các 
test tìm kháng nguyên trong phân đơn dòng (ví dụ: 
Premier Platinum HpSA PLUS, Meridian Bioscience, 
Inc, USA) cho kết quả tốt hơn. 

Với độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác của test 
HpSA khoảng 80% là gi̧  trị có thể sử dụng đáng tin 
cậy để chẩn đoán Hp trên thực tế lâm sàng khi bệnh 
nhân từ chối các phương pháp can thiệp để chẩn đoán 

Hp (thông qua nội soi và sinh thiết). Đặc biệt phương 
pháp này đang được cho rất có ưu thế để theo dõi kết 
quả diệt Hp sau điều trị và để chẩn đoán Hp ở trẻ em. 

kết luận  
- Độ nhạy của test tìm kháng nguyên trong phân 

(HpSA) khi so với tiêu chuẩn vàng (kết hợp cả hai 
phương pháp Pyloritek test và mô bệnh học) là 85,7 % 
(95% CI: 78,4- 93,0%) và độ đặc hiệu là 71,4%. (95% 
CI: 62,0-80.8%), độ chính xác 78,6%, gi̧  trị tiên lượng 
dương tính 77,9% (95% CI: 69,3 – 86,5%) và giá trị 
tiên lượng âm tính là 85,4% (95% CI: 78,1 – 92,7%).  

- Test HpSA có thể sử dụng đáng tin cậy để chẩn 
đoán Hp trên thực tế lâm sàng khi bệnh nhân từ chối 
các phương pháp can thiệp để chẩn đoán Hp (thông 
qua nội soi và sinh thiết). Đặc biệt phương pháp này có 
ưu thế để theo dõi kết quả diệt Hp sau điều trị và để 
chẩn đoán Hp ở trẻ em. 
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 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA VIÊN NANG “THẤP KHỚP II” 
TRONG BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 

 

Trần Quốc Bình  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh thường gặp 

trong các bệnh khớp mạn tính. Bệnh thường gặp ở nữ 
(70-80%). Diễn biến bệnh mạn tính có những đợt tiến 
triển cấp, để lại hậu quả nặng nề là hạn chế vận động 
thậm chí là tàn phế, làm ảnh hưởng đến chất lượng 
cuộc sống, lao động sản xuất và là gánh nặng cho gia 
đình và xã hội [1]. YHHĐ có nhiều loại thuốc như nhóm 
steroid và non-steroid, thuốc điều trị cơ bản…những 
thuốc này tỏ ra có hiệu quả trong đợt cấp, giảm bớt 
biến chứng, Tuy nhiên nó cũng gây nhiều tác dụng 
không mong muốn khi dùng kéo dài. 

Theo YHCT, bệnh VKDT thuộc phạm vi chứng tý. 
Người xưa đã có những hiểu biết về nguyên nhân, cơ 
chế bệnh sinh và các phương pháp trị liệu chứng bệnh 

này [2,3]. Viên nang Thấp khớpII dựa trên bài thuốc 
kinh nghiệm của Bệnh viện YHCT Trung ương, đã 
được đưa vào nghiên cứu và điều trị nhiều bệnh nhân 
VKDT có kết quả tốt [4],[5], [6]. Để mở rộng nhiều khả 
năng lựa chọn thuốc YHCT trong điều trị VKDT, chúng 
tôi tiến hành đề tài này nhằm hai mục tiêu sau: Đánh 
giá tác dụng điều trị của viên nang “Thấp khớpII“ trên 
bệnh nhân VKDT giai đoạn I,II trên lâm sàng và cận 
lâm sàng. Khảo sát tác dụng không mong muốn của 
viên nang “Thấp khớpII“. 

CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NC 
1. Chất liệu nghiên cứu: Bài thuốc nghiên cứu 

Viên nang “Thấp khớp II“ 
Hy thiêm: 4g; Dây đau xương: 6g; Tầm xuân: 6g 
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Kê huyết đằng: 8g; Uất kim: 6g; Uy linh tiên: 4g 
Tang ký sinh: 8g; Tầm xọng: 8g; Huyết giác: 8g  
Tác dụng: khu phong trừ thấp thông kinh hoạt lạc, 

bổ can thận. 
Liều dùng: Ngày uống 12 Viên nang “Thấp khớp 

II” chia 03 lần sau bữa ăn 30 phút, uống trong 30 
ngày. 

Bài thuốc đối chứng là viên Hy Đan. Liều dùng: 
ngày uống 40 viên Hy dan chia 02 lần sau ăn 30 phút, 
uống trong 30 ngày 

2. Đối tượng nghiên cứu  
2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 
Theo YHH§ 
- Tuổi ≥16, không phân biệt tuổi, giới tính. 
- Được chẩn đoán VKDT theo tiêu chuẩn ACR-

1987 của Hội thấp khớp Mỹ và chẩn đoánVKDT giai 
đoạn I, II theo tiêu chuẩn Stein-broker. 

Theo YHCT Thể phong thấp hàn tý và phong thấp 
nhiệt tý 

2.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 
Bệnh nhân đang mắc các bệnh nhiễm khuẩn, 

nhiễm vius cấp. 
Dùng thuốc khác kết hợp trong thời gian nghiên cứu 
Bệnh nhân không tuân thủ theo quy trình nghiên cứu  
3. Phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm lâm 

sàng mở, đánh gi̧  trước và sau điều trị, so sánh với 
nhóm chứng. 

3.1. Cỡ mẫu nghiên cứu:  
Bao gồm 60 bệnh nhân, chọn theo phương pháp 

ghép cặp, gồm 2 nhóm: 
- Nhóm nghiên cứu: 30 bệnh nhân, điều trị bằng 

viên nang “Thấp khớp II“. 
- Nhóm chứng: 30 bệnh nhân, điều trị bằng viên 

“Hy đan”. 
3.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu:  
Lâm sàng: chu vi khớp, thời gian cứng khớp buổi 

sáng 
Chỉ số VAS, Ritchie, chỉ số Lee 
Cận lâm sàng: tốc độ máu lắng 
Triệu chứng chủ quan: đau đầu, chóng mặt, buồn 

nôn, ỉa chảy, phù, tiểu ít, rắt. 
Các chỉ số theo dõi được theo dõi tại các thời 

điểm:  
- Trước điều trị (N0) và sau 30 ngày điều trị N30 

4. Xử lý số liệu. 
Các số liệu nghiên cứu được phân tích xử lý trên 

máy tính theo chương trình SPSS 11.5 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm chung của 2 nhóm bệnh nhân.  
Bảng 1. Kết quả phân bố theo thời gian mắc bệnh 

của 2 nhóm. 
Nhóm nghiên cứu Nhóm chứng Tổng Số năm 
N % n % N % 

<1 năm 17 56,7 17 56,7 34 56,7 
1-5 năm 12 40,0 11 36,7 23 38,3 
>5 năm 1 3,3 2 6,7 3 5,0 

P >0,05 
Thời gian mắc bệnh của bệnh nhân ở 2 nhóm chủ 

yếu từ 1-5 năm. 

Bảng 2. Phân phối bệnh nhân theo thể bệnh YHCT 
của 2 nhóm: 

Phong thấp hàn Phong thấp nhiệt Thể bệnh 
n % n % 

P 

Nhóm nghiên cứu 15 50 15 50 
Nhóm chứng 15 50 15 50 

>0,05 

Nhóm nghiên cứu và nhóm chứng thể phong thấp 
hàn và phong thấp nhiệt như nhau chiếm 50%. 

Bảng 3. Phân phối bệnh nhân theo giai đoạn bệnh 
của 2 nhóm: 

I II Giai đoạn 
Nhóm n % n % 

P 

Nhóm nghiên cứu 16 53,3 14 46,7 
Nhóm chứng 15 50,0 15 50,0 

>0,05 

Nhận xét:Kết quả chẩn đoán giai đoạn bệnh I và II 
(theo tiêu chuẩn của Stein – broker) giữa 2 nhóm 
tương đương nhau.  

Bảng 4. Tiền sử về điều trị bệnh của 2 nhóm 
Nhóm NC Nhóm chứng Tổng Tiền sử 
n % N % N % 

Chưa điều trị 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Điều trị YHCT 8 26,7 8 26,7 16 26,7 
Điều trị YHHĐ 11 36,7 12 40,0 23 38,3 

Kết hợp YHCT và 
YHH§ 11 36,7 10 33,3 21 35,0 

Nhận xét: 100% bệnh nhân đã dùng thuốc YHHĐ, 
YHCT và phối hợp. 

2. So sánh kết quả điều trị giữa nhóm nghiên 
cứu dùng viên nang “Thấp khớp” và nhóm chứng: 

Bảng 5. Kết quả nghiên cứu điều trị chứng sưng 
khớp của 2 nhóm trước và sau điều trị (tính chu vi khớp 
trung bình = cm) 

Khớp đốt ngón gần Khớp gối Khớp cổ tay Tên 
khớp 

 
T.gian 

Nhóm 
NC 

n=11 

Nhóm 
chứng n= 

12 

Nhóm 
NC 

n=10 

Nhóm 
chứng 
n= 9 

Nhóm 
NC  
n=9 

Nhóm 
chứng 
n= 8 

Trước 
điều trị 

6,9± 
0,3 

6,9± 0,6 36,5± 
0,8 

36,6± 
1,0 

17,1± 
0,7 

17,3± 
0,7 

P >0,05 
Sau 

điều trị 
5,5± 
0,4 

6,7± 0,8 35,3± 
1,0 

36,1± 
1,1 

15,3± 
0,8 

17,0± 
0,6 

P <0,01 >0,05 <0,01 
P trước sau <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,05 

Nhận xét: Sau điều tr ở 3 vị trí khớp giữa 2 nhóm có 
sự khác biệt với p < 0,01 và p < 0,05 

Bảng 6. Sự thay đổi máu lắng trước và sau điều trị 
(đơn vị mm) 

Nhóm Trước điều trị Sau điều trị P 
Nhóm nghiên cứu 17,5 ± 5,9 7,5 ± 3,8 < 0,001 

Nhóm chứng 15,2 ± 8,1 10,8 ± 6,9 < 0,001 
P > 0,05 > 0,05  

Nhận xét: Sau điều trị, tốc độ máu lắng ở cả 2 
nhóm đều giảm có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên ở nhóm 
nghiên cứu giảm nhiều hơn và sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Bảng 7. Kết quả nghiên cứu triệu chứng đau của 2 
nhóm trước và sau điều trị. 

Trước điều trị Sau điều trị Nhóm 
Chỉ số Nhóm 

nghiên cứu 
Nhóm 
chứng 

Nhóm 
nghiên cứu 

Nhóm 
chứng 

VAS  
(điểm TB) 8,0 ± 0,8 7,0 ± 0,9 2,9 ± 0,9 5,6 ± 1,0 
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P < 0,001 < 0,001 
P trước sau < 0,001 
Ritchie  

(điểm TB) 
14,3 ± 1,6 13,9 ± 1,7 4,2 ± 1,8 11,2 ± 1,9 

P >0,05 < 0,001 
P trước sau < 0,001 
Nhận xét: 
- Giá trị trung bình của chỉ số đau theo VAS và 

Ritchie đánh giá trước điều trị của 2 nhóm bệnh nhân 
là tương đương nhau. 

- Sau điều trị, sự khác biệt về chỉ số VAS trung bình 
giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê với P < 0,001. 

- Sự khác biệt về chỉ số Ritchie trung bình giữa 2 
nhóm có ý nghĩa thống kê với P < 0,001. 

Bảng 8. Kết quả thời gian cứng khớp buổi sáng 
trung bình và thời gian đi bộ 15m trung bình của 2 
nhóm trước và sau điều trị 

Trước điều trị Sau điều trị Nhóm 
 

Thời gian 
Nhóm nghiên 

cứu 
Nhóm 
chứng 

Nhóm 
nghiên cứu 

Nhóm 
chứng 

Thời gian cứng 
khớp buổi sáng 

TB (phút) 
81,0 ± 11,2 81,5 ± 

12,7 
25,5 ± 10,5 62,7 ± 

11,7 

P >0,05 < 0,001 
Ptr­íc sau < 0,001 

Thời gian đi bộ 
15m TB 

26,1 ± 
2,7 

24,3 ± 1,8 13,8 ± 3,1 21,9 ± 2,4 

P <0,01 < 0,001 
Ptr­íc sau < 0,001 

Nhận xét: Sau điều trị: Thời gian cứng khớp buổi 
sáng và thời gian đi bộ 15m tính bằng giây ở nhóm NC 
giảm so với trước điều trị với P< 0,001. Sự khác biệt 
giữa 2 nhóm sau điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 
0,01-0,001 

3. Kết quả nghiên cứu tác dụng điều trị chung 
của 2 nhóm: 

Bảng 9. Kết quả nghiên cứu theo phân loại YHCT 
của hai nhóm sau điều trị 

Nhóm nghiên cứu Nhóm chứng 
Phong thấp 

hàn 
Phong thấp 

nhiệt 
Phong thấp 

hàn 
Phong thấp 

nhiệt 

Nhóm 
 

Kết 
quả N % n % n % n % 

A 8 53,3 5 33,3 0 0,0 0 0,0 
B 5 33,3 4 26,7 10 66,7 8 53,3 
C 2 13,3 6 40,0 3 20,0 5 33,3 
D 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 13,4 

Tổng 
số: 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

Nhận xét: Kết quả loại A + B thể phong thấp hàn 
của nhóm nghiên cứu là 13/15 bệnh nhân chiếm 
86,6%; nhóm chứng là 10/15 bệnh nhân chiếm 66,7%. 

+ Kết quả loại A + B thể phong thấp nhiệt của 
nhóm nghiên cứu là 9/15 bệnh nhân chiếm 60%; nhóm 
chứng là 8/15 bệnh nhân chiếm 53,3%. 

Bảng 10. Kết quả nghiên cứu tác dụng điều trị 
chung của 2 nhóm 

Nhóm nghiên cứu Nhóm chứng Nhóm 
Kết quả N % N % 

A 13 43,3 0 0,0 

B 9 30,0 18 60,0 
C 8 26,7 8 26,7 
D 0 0,0 4 13,3 

Tổng số 30 100,0 30 100,0 
Nhận xét: ở nhóm nghiên cứu bệnh nhân đạt loại A 

+ B là 22/30 chiếm 73,3% (trong đó loại A chiếm 
43,3%); ở nhóm chứng số bệnh nhân A + B là 18/30 
chiếm 60% (không có bệnh nhân đạt kết quả loại A) 

4. Kết quả nghiên cứu tác dụng không mong 
muốn của thuốc: 

Nhận xét: Tất cả các bệnh nhân dùng viên nang 
“Thấp khớp II” đều không có tác dụng không mong 
muốn. 

BÀN LUẬN  
1. Bàn về tác dụng giảm đau 
ở bảng 7. chúng tôi thấy ở cả hai nhóm đều có tác 

dụng giảm đau rõ rệt với chỉ số VAS và chỉ số Ritchie 
trước và sau điều trị thay đổi với p<0,001. So sánh 2 
nhóm, chúng tôi thấy chỉ số Ritchie giữa 2 nhóm có ý 
nghĩa thống kê với p<0,001, chứng tỏ viên nang Thấp 
khớp II có tác dụng giảm đau sớm hơn, liên tục và 
nhanh hơn.  

Theo YHHĐ, thuốc Thấp khớp II có tác dụng giảm 
đau kiểu aspirin, trong VKDT đau chủ yếu do viêm. 
Theo YHCT, “bất thông thì thống” đau ở đây là do khí 
huyết ngưng trệ, khi tà khí xâm nhập vào cơ thể sẽ gây 
cản trở sự vân hành của khí huyểt nên gây đau [2], [3]. 

Viên nang thấp khớp II có tác dụng giảm đau nhờ 
có sự phối hợp giữa các vị thuốc khu phong, trừ thấp, 
tán hàn, hoạt huyết. 

2. Tác dụng điều trị triệu chứng hạn chế vận 
động.  

Qua bảng 8 cho thấy viên nang thấp khớp II có tác 
dụng làm giảm thời gian cứng khớp buổi sáng rõ rệt với 
p< 0,001 và có sự khác biệt với nhóm chứng với 
p<0,001. 

Qua đánh gi̧  100% bệnh nhân sau điều trị đều có 
biểu hiện giảm thời gian cứng khóp buổi sáng, mặc dù 
chưa trở về bình thường hoàn toàn. 

Theo YHCT, cứng khớp buổi sáng hay vận động 
khó khăn là do phong thấp tà xâm nhập gây khí tắc, 
huyết ứ. Cân cơ không được can huyết nuôi dưỡng lâu 
ngày sinh ra co quắp [2], [3]. Vì vậy, trong bài thuốc có 
các vị khu phong, trừ thấp, bổ huyết, hoạt huyết, thư 
cân nên có tác dụng làm giảm thời gian cứng khóp 
buổi sáng  

3. Tác dụng của thuốc trên thể bệnh của YHCT.  
Theo bảng 9 chúng tôi nhận thấy: Thể phong hàn 

thấp, kết quả đạt loại A+B là 86,6% trong khi ở nhóm 
phong thấp nhiệt chỉ đạt 60%. Điều đó chứng tỏ thấp 
khớp có tác dụng tốt hơn trên thể phong hàn thấp. 
Điều này cũng có thể được lý giải là trong bài thuốc 
Thấp khớp II các vị có tính ôn ấm chiếm đa số [4] 

4. Bàn về tác dụng không mong muốn của 
thuốc Thấp khớp trên lâm sàng.  

Trong 30 bệnh nhân uống viên nang Thấp khớp II 
trong 30 ngày chúng tôi chưa thấy có trường hợp nào 
có tác dụng không mong muốn trên lâm sàng  
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KẾT LUẬN 
Viên nang thấp khớp II có tác dụng chống viêm, 

giảm đau và làm tăng cường khả năng vận động khớp, 
sự thay đổi trước và sau một đợt điều trị có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,001. 

Viên nang Thấp khớp II không có tác dụng không 
mong muốn trên lâm sàng. 

Summary 
Rheumatoid Arthritis (R.A) is very common disease 

in the world as well as in Vietnam. Objective: to 
evaluate the effect of the “Thấp khớpII“ capsule on 
treatment for Rheumatoid Arthritis, evaluate the side 
effect of these remedy. Method: perspective clinical 
trial, comparison of pre – post treatment, comparison 
of study and control group. The study recruited who 
were 60 patients. The treatment term had lasted for 30 
days. Results: study group gains 73.3 % of good, 
(better than control group – p <0.001). There is no side 
effect appearing on patients treated by the “ThÊp 

khípII” capsule. Conclusion: The “ThÊp khípII“ has 
good effects on treatment for Rheumatoid Arthritis and 
these methods are safe for patients.  
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So sánh ngưỡng cảm giác đau ở người bình thường với người bệnh  
nhồi máu não dựa vào kết quả được đo trên máy Analgesymeter  

 
Vương Thị Kim Chi 

Tóm tắt 
So sánh ngưỡng cảm giác đau ở người bình thường 

với người bệnh nhồi máu não, được đánh giá dựa vào 
kết quả đo ngưỡng đau trên máy Analgesymeter (chế 
tạo tại Ugobasile-Italia). Kết quả là:  

Ngưỡng đau trên người bình thường là 
96.9017.43g/s. Còn ở Ngưỡng đau ở người bệnh nhồi 
máu não) là 265.627.6g/s. Sự khác biệt thật sự có ý 
nghĩa thống kê với p<0.001, cao hơn nhóm người bình 
thường..  

Từ khóa: ngưỡng cảm giác đau, nhồi máu não. 
Đặt vấn đề 
Đau là một cơ chế bảo vệ cơ thể, tạo nên một đáp 

ứng nhằm loại trừ tác nhân gây đau. Đau gây ra phản 
ứng tự vệ và các phản ứng thuộc chức năng thực vật 
như tim mạch, hô hấp, nội tiết[2],[5]. 

Đau là cường độ kích thích nhỏ nhất gây ra được 
cảm giác đau. Cường độ kích thích đó có thể đo được 
bằng nhiều cách như dùng kim châm vào da với một 
áp lực nhất định (đo được áp suất) hoặc dùng nhiệt tác 
động vào da để đo được nhiệt độ. Các nghiên cứu ở 
Việt Nam và trên Thế giới (trong những năm đầu của 
TK 21), đã dùng máy (Analgesy-meter), để đo được 
ngưỡng cảm giác đau(Theo[1]). 

ở Việt Nam và Thế giới đã có nhiều đề tài khoa học 
về ngưỡng cảm giác đau ở người bình thường, nhưng 
chưa có công trình nào nghiên cứu nào về ngưỡng đau 
ở người bệnh nhồi máu não và sự so sánh giữa ngưỡng 
đau ở người bình thường với người bệnh bị di chứng 
nhồi máu não. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 

này với mục tiêu: So sánh ngưỡng cảm giác đau ở 
người bình thường với người bệnh nhồi máu não dựa 
vào kết quả được đo trên máy Analgesymeter. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  
1. Đối tượng nghiên cứu.  
Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi gồm 77 bệnh 

nhân liệt nửa người phải hoặc trái do di chứng nhồi 
máu não (Theo tiêu chuẩn chẩn đoán của TCYTTG 
năm 1992)[7].  

Các bệnh nhân nhồi máu não đã được chẩn đoán, 
điều trị nội trú giai đoạn cấp các thuốc nội khoa của y 
học hiện đại tại tiếp tục điều trị di chứng liệt nửa người 
tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, trước khi điều trị bằng phương pháp 
nghiên cứu này. 

Chúng tôi chọn thêm 40 cán bộ công chức đang 
làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, tuổi từ 24 đến 60; với tiêu chuẩn sức khoẻ 
bình thường (đã được khám sức khỏe định kỳ nhưng 
không phát hiện bệnh lý). Các đối tượng được chọn 
này mục đích tìm hiểu ngưỡng đau ở người bình 
thường.  

2. Phương pháp nghiên cứu.  
Dùng phương pháp thử nghiệm lâm sàng ngẫu 

nhiên có đối chứng (Theo[1]).  
2.1. Chia nhóm nghiên cứu:  
*Nghiên cứu trên người bệnh liệt nửa người do 

nhồi máu não: Gồm 77 đối tượng được nhận vào điều 
trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (như phần 


